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Trường đh hồng đức
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                               
Chương trình giáo dục đại học

(Theo hệ thống tín chỉ)

Tên chương trình:    
Kế toán                                              
Trình độ đào tạo: 
Đại học
Ngành đào tạo: 

Kế toán
Loại hình đào tạo: 
Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2009
của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức       

Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành kế toán; có khả năng hoạch định chính sách kế toán.

1.2.2. Về kỹ năng

Người học được rèn luyện và hình thành những kỹ năng cơ bản về thực hành, vận dụng kiến thức kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành kế toán.

- Nắm vững các chế độ tài chính kế toán do Bộ tài chính và Nhà nước ban hành.

- Có kiến thức về kế toán, kiểm toán cần thiết để thực hiện công tác kế toán ở mọi loại hình doanh nghiệp và đơn vị.

- Thực hành thành thạo công tác kế toán thủ công, trên máy tính.

- Phân tích, thống kê tình hình tài chính ở doanh nghiệp.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu dÓ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1.2.3. Về vị trí nghề nghiệp

  Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán của các cơ quan, đơn vị.
1.2.4. Về đạo đức

- Người học được giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam mới, yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu lao động và sáng tạo, yêu nghề, sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng)
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

4. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT (Quy chế 43).

6. Thang điểm: Theo Quy chế 43.

7. Nội dung chương trình
	7.1. Kiến thức GD đại cương
	40 TC

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10 TC

	7.1.2. Ngoại ngữ
	7 TC

	7.1.3. Giáo dục thể chất và quốc phòng
	

	         Giáo dục thể chất 
	75t

	         Giáo dục quốc phòng 
	135t

	7.1.4. Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn
	23 TC

	         Các học phần bắt buộc
	15 TC

	         Các học phần tự chọn
	8 TC

	7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	85 TC

	7.2.1. Kiến thức chung của khối ngành
	18 TC

	7.2.2. Kiến thức chung của ngành
	29 TC

	7.2.3. Kiến thức chuyên sâu
	12 TC

	        Các học phần bắt buộc
	8 TC

	        Các học phần tự chọn
	4 TC

	7.2.4. Kiến thức bổ trợ
	17TC

	       Các học phần bắt buộc
	7 TC

	       Các học phần tự chọn
	10 TC

	7.2.5. Thực tập, Khoá luận tốt nghiệp/HP thay thế 
	11 TC


8. Kế hoạch dạy học
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần


	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tien quyết
	Học kì
	Bộ môn quản lý học phần

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	A
	Khối kiến thức giáo dục đại c​ương
	40
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lý luận  chính trị
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	2
	21
	18
	-
	90
	-
	1
	Nguyên lý

	2
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	3
	32
	26
	-
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	
	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	2
	21
	18
	-
	90
	2
	3
	Tư tưởng-PL

	4
	
	Đư​ờng lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	32
	26
	-
	135
	3
	4
	Đường lối

	II
	Ngoại ngữ
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	48
	-
	180
	-
	3
	NN. Kchuyªn

	6
	
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	36
	-
	135
	5
	4
	NN. Kchuyªn

	III
	Giáo dục thể chất và quốc phòng
	
	
	
	
	
	-
	
	

	7
	
	Giáo dục thể chất
	75t
	
	
	
	
	-
	
	GDTC

	8
	
	Giáo dục quốc phòng
	165t
	
	
	
	
	-
	
	GDQP

	IV
	Khoa học tự nhiên, KH xã hội và nhân văn
	23
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Toán cao cấp 
	4
	36
	48
	-
	180
	-
	1
	Giải tich

	10
	
	Lý thuyết xác xuất và TK toán 
	3
	27
	36
	-
	135
	9
	2
	Toán ƯD

	11
	
	Tin học 
	2
	10
	
	40
	90
	-
	1
	CNTT-TT

	12
	
	Pháp luật đại cương 
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	1
	Tư tưởng-PL

	13
	
	Lý thuyết mô hình toán kinh tế
	2
	18
	24
	-
	90
	19
	6
	KtÕ

	14
	
	Lịch sử kinh tế quốc dân
	2
	18
	24
	-
	90
	2
	3
	KtÕ

	15
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản 
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	1
	NN và PPDH

	
	
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	1
	Văn học VN

	16
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tâm lý trong quản lý kinh doanh
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	2
	TLGD

	
	
	 Xã hội học đại cương
	2
	18
	24
	-
	90
	1
	2
	NN và PPDH

	17
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Logic học đại cương
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	2
	Nguyên lý

	
	
	Địa lý kinh tế Việt Nam
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	2
	Địa lý

	18
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	18
	24
	-
	90
	-
	2
	Nguyên lý

	
	
	Kinh tế chính trị  
	2
	18
	24
	-
	90
	1
	2
	Nguyên lý

	B
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	85
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức cơ sở khối ngành
	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Kinh tế vi mô 
	3
	27
	36
	-
	135
	2,9
	3
	Kinh tế

	20
	
	Kinh tế vĩ mô 
	3
	27
	36
	-
	135
	19
	4
	Kinh tế

	21
	
	Tài chính-Tiền tệ 
	3
	27
	36
	-
	135
	2
	3
	TCTK

	22
	
	Nguyên lý thống kê
	3
	27
	36
	-
	135
	19
	5
	TCTK

	23
	
	Marketing căn bản
	3
	27
	36
	-
	135
	20
	5
	QTKD

	24
	
	Luật kinh tế
	3
	27
	36
	-
	135
	12
	2
	Tư tưởng-PL

	II
	Kiến thức chung của ngành
	29
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Nguyên lý kế toán 
	3
	27
	36
	-
	135
	2
	3
	KT-KT

	26
	
	Kế toán tài chính 1
	4
	36
	48
	-
	180
	25
	4
	KT-KT

	27
	
	Kiểm toán căn bản 
	3
	27
	36
	-
	135
	29
	6
	KT-KT

	28
	
	Kế toán quản trị 
	4
	36
	48
	-
	180
	26
	6
	KT-KT

	29
	
	Kế toán tài chính 2
	4
	36
	48
	-
	180
	26
	5
	KT-KT

	30
	
	Kiểm toán báo cáo tài chính 
	3
	27
	36
	-
	135
	29
	8
	KT-KT

	31
	
	Phân tích hoạt động kinh tế
	3
	27
	36
	-
	135
	29
	7
	KT-KT

	32
	
	Kế toán máy 
	3
	30
	-
	75
	135
	29
	7
	KT-KT

	33
	
	Tổ chức công tác kế toán 
	2
	18
	24
	-
	90
	29
	7
	KT-KT

	III
	Kiến thức chuyên sâu
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	8
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ngành Kế toán Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Kế toán tài chính 3
	4
	36
	48
	-
	180
	29
	6
	KT-KT

	35
	
	Chuẩn mực kế toán
	2
	18
	24
	-
	90
	24
	4
	KT-KT

	36
	
	Kế toán Công ty
	2
	18
	24
	-
	90
	34
	7
	KT-KT

	3.2
	Ngành Kế toán Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Kế toán tài chính Nhà nước 1
	4
	36
	48
	-
	180
	25
	7
	KT-KT

	35
	
	Kế toán tài chính Nhà nước 2
	2
	18
	24
	-
	90
	34
	8
	KT-KT

	36
	
	Phân tích quyết toán
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	6
	BM.TC-TK

	
	Tự chọn
	4
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Chọn 1/2 học phần
	2
	18
	24
	-
	90
	
	
	KT-KT

	
	
	Kế toán Ngân hàng 
	2
	18
	24
	-
	90
	25
	7
	TCTK

	
	
	Kế toán thương mại - dịch vụ
	2
	18
	24
	-
	90
	25
	7
	KT-KT

	38
	Chọn 1/2 học phần
	2
	18
	24
	-
	90
	
	
	

	
	
	Kiểm toán nội bộ
	2
	18
	24
	-
	90
	27
	7
	KT-KT

	
	
	Hệ thống thông tin kế toán 
	2
	18
	24
	-
	90
	27
	7
	KT-KT

	IV
	Kiến thức bổ trợ
	17
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	3
	27
	36
	-
	135
	21
	5
	TCTK

	40
	
	Thuế Nhà nước 
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	7
	TCTK

	41
	
	Quản trị doanh nghiệp  
	2
	18
	24
	-
	90
	23
	6
	TCTK

	42
	Chọn 1/2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quản lý Nhà nước về kinh tế
	2
	18
	24
	-
	90
	20
	4
	TCTK

	
	
	Thị trường chứng khoán 
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	4
	TCTK

	43
	Chọn 1/2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế các ngành
	2
	18
	24
	-
	90
	20
	5
	Kinh tế

	
	
	Kinh tế môi trường
	2
	18
	24
	-
	90
	20
	5
	Kinh tế

	44
	Chọn 1/2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	6
	TCTK

	
	
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	18
	24
	-
	90
	22
	6
	TCTK

	45
	Chọn 1/2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế lượng
	2
	18
	24
	-
	90
	20
	6
	Kinh tế

	
	
	Kinh tế quốc tế
	2
	18
	24
	-
	90
	20
	6
	Kinh tế

	46
	Chọn 1/2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bảo hiểm  
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	5
	TCTK

	
	
	Tài chính công
	2
	18
	24
	-
	90
	21
	5
	TCTK

	V
	Thực tập, Khoá luận tốt nghiệp
	11
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	-
	-
	150
	225
	
	8
	KT-KT

	48
	
	Khoá luận tốt nghiệp
	6
	-
	180
	-
	270
	
	8
	KT-KT

	
	Học phần thay thế KLTN (Chọn 2 trong 3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kế toán Thuế 
	3
	27
	36
	
	135
	
	8
	KT-KT

	
	
	Kế toán HCSN
	3
	27
	36
	
	135
	
	8
	KT-KT

	
	
	Kế toán doanh nghiệp xây lắp
	3
	27
	36
	
	135
	
	8
	KT-KT

	
	
	Tổng


	125
	
	
	
	
	
	
	


9. Mô tả nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1/ The Basic Principles of Marxism 1
                                                               2 TC (21, 18,0)

Điều kiện tiên quyết: Không
Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2/ The Basic Principles of Marxism 2 
                             
    
          3 TC (32, 26,0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh/ HoChi Minh ideology        2 TC (21,18,0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.4. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Vietnamese revolution policy







 3TC (32,26,0)

 Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.5-9.6 Tiếng Anh 1, 2/English 1,2 
        
                       7 TC (63; 84;0)


Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT (đạt trình độ sơ cấp).


Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng Anh (trình độ B).
9.7. Giáo dục thể chất/Physical education 
                      75 Tiết


Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.8. Giáo dục quốc phòng/Military education 
              165 tiết


Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.9. Toán cao cấp/Advanced mathematics
          
    4 TC (36;48;0)


Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp kiến thức đại cương về tập hợp, quan hệ và logic suy luận, cũng như các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính; Không gian véctơ số học n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Dạng toàn phương  thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý.


Học phần cung cấp kiến thức đại cương về tập hợp, quan hệ và logic suy luận, cũng như các kiến thức cơ bản về Giải tích toán học; Hàm số và giới hạn; Phép tính vi phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều biến và hàm ẩn; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân; Phương trình sai phân thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý.

9.10. Lý thuyết xác suất và thống kê toán/Theory of Probability and mathematics statistics
                                                         3 TC (27;36;0)


Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp


Học phần được cấu thành 2 phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng có liên quan chặt chẽ về nội dung.


- Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên.


- Phần thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về điều tra chọn mẫu, một phương pháp được dùng khá phổ biến trong điều tra, khảo sát các dữ liệu kinh tế và điều tra xã hội học; Các phương pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê trong nghiên cứu các vấn đề thực tế nói chung và các vấn đề kinh tế nói riêng.

9.11. Tin học /Informatics                           
                 2TC (10;0;40)


Điều kiện tiên quyết: Không


- Cung cấp những kiến thức cơ bản về tin học, thông tin và xử lý thông tin, đơn vị đo thông tin, vị trí vai trò của các thành phần trong máy tính điện tử, cách tổ chức lưu trữ thông tin bằng máy tính điện tử ,... 

- Vai trò, chức năng của hệ điều hành, các khái niệm cơ bản, một số lệnh của Windows, các kỹ năng khai thác Windows và Internet. 

- Xử lý văn bản Microsoft Word), các thao tác cơ bản với file văn bản, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh, các ký tự đặc biệt, tạo biểu bảng trong word.

- Tạo các slide, các hiệu ứng để trình chiếu trong PowerPoint.

- Xử lý bảng tính Excel, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm thông dụng của Excel, xây dựng các biểu đồ, đồ thị để minh hoạ ch các dữ liệu cần nghiên cứu, phân tích.
9.12. Pháp luật đại c­¬ng/Fundamentals of legislation    2TC (18;24;0)


 Học phần nghiên cứu về lý luận Nhà nước và pháp luật (nguồn gốc, bản chất, đặc trưng,...) Đồng thời nghiên cứu các luật chuyên ngành như: luật dân sự, luật hành chính, luật hình sự, luật hôn nhân- gia đình, luật thương mại,...

9.13. Lý thuyết mô hình toán kinh tế/Econometrics               2TC (18;24;0)

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của quá trình mô hình hoá kinh tế và phương pháp thiết lập mô hình quy hoạch tuyến tính để mô tả các vấn đề, tình huống trong quản lý kinh doanh. Phân tích mô hình kinh tế và tìm lời giải cho vấn đề tối ưu của các nhà quản lý. Đồng thời trang bị cho người học một số bài toán giải quyết các mối quan hệ kinh tế trong quá trình dự trữ. Qua đó người học có thể lựa cọn phương án dự trữ nguồn lực sao cho dự trữ ít tốn kém nhất.

9.14. Lịch sử kinh tế quốc dân/History of national Economy 

                                                                                        2TC (18 ;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

    
Học phần giới thiệu khái quát  quá trình hình thành và phát triển kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa, các nước XHCN. Nhằm rút ra những đặc trưng cơ bản về quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, các nhân tố ảnh hưởng, mô hình và xu hướng phát triển. Đồng thời rút ra những kết luận chính xác nhất cho quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia trong khối TBCN và khối XHCN.

          Giới thiệu lịch sử các nước tiêu biểu trong khối TBCN: Kinh tế Mỹ; Nhật bản. Lịch sử kinh tế các nước tiêu biểu khối XHCN: Kinh tế Liên Xô, Trung quốc. Đồng thời nghiên cứu lịch sử kinh tế Việt nam qua các thời kỳ ( từ thời kì công xã nguyên thuỷ cho đến nay.
9.15. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Kỹ thuật soạn thảo văn bản/The Technology of compiling style


                                                                   2 TC (18;24;0)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  khái quát về quá trình hình thành văn bản và văn bản quản lý Nhà nước, gồm: Giao tiếp, xây dựng văn bản; khái quát về văn bản quản lý Nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

b. Cơ sở văn hoá Việt Nam/Basic Vietnam culture    2 TC (18 ;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp cho sinh viên những  khái niệm chung về văn hoá Việt nam văn hoá Việt nam từ cội nguồn đến hiện đại, những kiến thức cơ bản làm nền cho việc tiếp nhận những tri thức liên quan đến văn hoá Việt nam, nắm vững những vấn đề mấu chốt liên quan đến tiến trình văn hoá Việt nam từ cội nguồn đến hiện đại, qua đó nhận thức rõ bản sắc văn hoá dân tộc, bản lĩnh của dân tộc, tin tưởng vào sự phát triển và sự trường tồn của văn hoá Việt.
9.16. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Tâm lý trong quản lý kinh doanh/Psychology in business management  


                                                                                        2 TC (18; 24; 0)

           Điều kiện tiên quyết: Không

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản của tâm lý học ứng dụng: Quản lý kinh doanh trong kinh tế thị trư​ờng, nhu cầu, động cơ hoạt động và khí chất của con ngư​ời, đặc điểm tâm lý của ngư​ời ở độ tuổi lao động; Đặc điểm tâm lý của người lao động nam và nữ, những vấn đề cơ bản của tập thể lao động. Đồng thời giúp sinh viên có đ​ược những kiến thức về thành tựu tâm lý học ứng dụng vào giao tiếp trong quản lý và kinh doanh như​: H​ướng dẫn giao tiếp trong quản lý và kinh doanh, nghệ thuật thu thập thông tin, cách giao tiếp trong đàm phán, giao tiếp trong đấu thầu, cũng nh​ư năng lực giao tiếp cần có ở những ngư​ời làm công tác quản lý.

b. Xã hội học đại cương/ General sociology    

2 TC (18 ;24 ;0)
        Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin1

   
Học phần cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về xã hội học bao gồm: Đối tượng, chức năng của xã hội học, lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, cấu trúc của môn xã hội học, lý thuyết và thực hành hệ thống các khái niệm và nguyên lý cơ bản của xã hội học, một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học, quan hệ giữa xã hội học và công tác xã hội.

9.17. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Logic học đại cương/General logic           

2 TC (18 ;24 ;0)
   
Điều kiện tiên quyết: Không
   
Nghiên cứu về các hình thức, kết cấu của quá trình tư tưởng, các quy luật của tư tưởng tư duy logic để đạt tới chân lý.

b. Địa lý kinh tế Việt Nam/Vietnam economic geography 
2 TC (18;24;0)

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần trình bày các nội dung chính: Vị trí của kinh tế Việt nam trong tổng thể kinh tế thế giới, các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội ở nước ta: đặc điểm phát trển, hiện trạng, phân bố và xu hướng phát triển các ngành, các vùng kinh tế ở nước ta. Thực hành được kỹ năng phân tích biểu độ số liệu thống kê và đọc được các bản đồ địa lý kinh tế Việt nam.

9.18. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Lịch sử các học thuyết kinh tế/History of Business theory 
  2 TC (18;24;0)

Điều kiện tiên quyết: Không

Ngoài chương giới thiệu khái quát về môn học, học phần trình bầy khái quát những tư tưởng, học thuyết kinh tế của các nhà tư tưởng trong lịch sử từ giai đoạn cổ điển ở Tây Âu đến giai đoạn giữa thế kỷ 20.
b. Kinh tế chính trị /Political economy               2 TC (18 ;24;0)

   
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 1.

Cung cấp các chuyên đề chuyên sâu về kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu kinh tế trong thời kỳ quá độ lê CNXH, các vấn đề về quan hệ phân phối, kinh tế nảy sinh trong thời kỳ quá độ lê CNXH .

9.19. Kinh tÕ vi m«/Microeconomics

                       3TC (27;36;0)


Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Những lý luận cơ bản của Chủ nghĩa MLN 2

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về hoạt động của kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các qui luật kinh tế, như: Qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh. Học phần còn đề cấp đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: Người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ. Hoạt động của thị trường yếu tố sản xuất. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích kinh tế như chính sách giá cả, chính sách thuế, hệ số co giãn để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.
9.20. Kinh tế vĩ mô/Macroeconomics

             3 TC (27;36;0)


Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô
Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; Mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; Giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô: lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; Giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.
9.21. Tài chính tiền tệ/Monetary finance                     3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cơ bản về chức năng tài chính - tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính  trong nền kinh tế thị trường; hoạt động của thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; Tài chính Nhà nước; Những vấn dề cơ bản về lãi suất trong nền kinh tế thị trường; Tài chính doanh nghiệp; hoạt động của hệ thống ngân hàng; những vấn đề cơ bản về tài  chính  quốc tế.

9.22. Nguyên lý thống kê/ Principle of statistics
     3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vi mô
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cơ bản, các phương pháp chủ yếu của thống kê học để có thể phân tích rút ra được bản chất, tính quy luật của hiện tượng kinh tế - Xã hội.
9.23. Marketing căn b¶n/Basic marketing

            3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, Môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; Phương pháp luận nghiên cứu marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm: các chiến lược thị trường, các chính sách marketing căn bản và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp.

9.24. Luật kinh tế/Economic law
 


3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương

 Ngoài việc cung cấp khái quát về luật thương mại học phần đi sâu nghiên cứu các loại hình doanh nghiệp, các hoạt động thương mại, trung gian, xúc tiến thương mại, về vấn đề cạnh tranh và giải quyết yêu cầu phá sản, giải quyết tranh chấp thương mại.

9.25. Nguyên lý kế toán/Accounting principles

  3TC (27;36;0)

     
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình tổ chức thu thập, ghi chép số liệu kế toán. Trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; Nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.

9.26. Kế toán tài chính 1 /Financial accounting 1           4TC (36;48;0)


Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán.


Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; kế toán nguyên liệu, vât liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

9.27. Kiểm toán căn bản /Basic audit the accounts  
3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2


Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán như: Khái niệm, bản chất, đối tượng của kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, trình tự các bước kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán …

9.28. Kế toán quản trị/Management accounting    
4 TC (36;48;0)

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1.
          Học phần cung cấp những thông tin cơ bản có liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các khoản mục chi phí và dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá chi phí kinh doanh.

9.29. Kế toán tài chính 2/Financial accounting 2     
4TC (36;48;0)


Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1.


Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm và tiêu thụ; kế toán các nguồn vốn; lập báo cáo tài chính.

9.30. Kiểm toán báo cáo tài chính /Financial report audit  the accounts    

                                                                                     TC (27 ;36 ;0)
Điều kiện tiên quyết:  Kế toán tài chính 2.
Học phần kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về kiểm toán báo cáo tài chính những kỹ năng trong thực tiễn công tác kiểm toán và sự vận dụng vào thực tiễn trong nền kinh tế thị trường như: Kiểm toán chu kỳ bán hàng, thu tiền; tiền lương và lao động; mua hàng và thanh toán; hàng tồn kho, chi phí và giá thành sản phẩm; huy động vốn và hoàn trả; vốn bằng tiền. 

9.31. Phân tích hoạt động kinh tế/Economic Analysis       3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng của phân tích HĐKT trong quản lý kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích và tổ chức phân tích và tổ chức phân tích HĐKT doanh nghiệp. Các kỹ thuật phân tích cụ thể về chỉ tiêu kết quả sản xuất, tình hình sử dụng các yếu tố của sản xuất, tình hình sử dụng chi phí SXKD và giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của DN. Lượng hóa các nhân tố và xác định các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp.
9.32. Kế toán máy/Computerized accounting

2TC (20 ;0 ;50)
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2.

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy vi tính, các chu trình nghiệp vụ kế toán và các hệ thống ứng dụng trong mỗi chu trình. Công nghệ thông tin và ứng dụng của nó trong kế toán quản trị doanh nghiệp, những vấn đề cần xem xét khi đưa kế toán máy vào sử dụng và phần mềm kế toán .

9.33. Tổ chức công tác kế toán/Organizing Accounting Actvities

                                                                                             2 TC (18 ;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2.

Học phần  tổ công tác kế toán cung cấp cho người học các kiến thức về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán; Trang bị cho sinh viên các khả năng hoạch định chính sách chế độ kế toán và khả năng thực hành nghề kế toán trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Chọn 1 trong 2 chuyên ngành sâu sau
Ngành Kế toán Doanh nghiệp

9.34. Kế toán tài chính  3/Financial accounting 3    
  4TC (36;48;0)

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2.

Học phần cung cấp kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp nông nghiệp, xâylắp; doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9.35. Chuẩn mực kế toán/Acounting Standard                  2 TC (18 ;24 ;0)                                   
 
Điều kiện tiên quyết: Luật kinh tế


Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về các chuẩn mực kế toán hiện hành ở Việt Nam.
36. Kế toán Công ty/Firm Accounting


   2 TC (18 ;24 ;0)      

 Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 3

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán và các cách ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau.             
Ngành Kế toán Tổng hợp

 9.34. Kế toán tài chính Nhà nước 1 /State Finance Accounting1

                                                                                              4TC(36;48 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán.

Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị HCSN, các ph​ương pháp KT vốn bằng tiền; kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán; kế toán các khoản thu HCSN; kế toán các khoản chi HCSN; kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ ở đơn vị HCSN; Kế toán nguồn vốn; kế toán nguồn kinh phí; Lập báo cáo tài chính ở đơn vị HCSN. 

9.35. Kế toán tài chính Nhà nước 2 /State Finance Accounting 2

                                                                                              2TC(18;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính nhà nước 1.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Nhà nư​ớc, bao gồm kế toán thu ngân sách và thu quỹ ngân sách tại cơ quan tài chính các cấp và KBNN; Kế toán xuất quỹ và chi ngân sách tại cơ quan tài chính các cấp và KBNN; Kế toán các nghiệp vụ thu, chi, cấp phát của ngân sách cấp trên phát sinh trên địa bàn địa phương; Kế toán quỹ dự trữ tài chính; Kế toán chuyển sổ cuối năm mở sổ đầu năm và kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Kế toán tín dụng tại Nhà nước tại KBNN; Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN; Kế toán vốn thanh toán KBNN; Lập báo cáo kế toán KBNN. 

9.36. Phân tích quyết toán/Balance-sheet Analysis       2 TC (18 ;24 ;0)


Điều kiện tiên quyết:  Tài chính - Tiền tệ
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: Sự cần thiết của phân tích quyết toán, phương pháp chung về phân tích quyết toán đơn vị HCSN. Kỹ năng phân tích, đánh giá từng hoạt động HCSN. Xác định mặt tích cực, tiêu cực, đề xuất biện pháp sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài sản và kinh phí Nhà nước cấp phát cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

9.37. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Kế toán ngân hàng /Banking Accounting     
        2 TC (18 ;24 ;0) 
Điều kiện tiên quyết:  Nguyên lý kế toán
  
Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề chung về kế toán ngân hàng: Đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm, vai trò và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng, kỹ thuật kế toán các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại; những nội dung của kế toán liên ngân hàng và thông tin báo cáo kế toán ngân hàng.

b. Kế toán thương mại - dịch vụ/ Commercial and  Service Accounting









        2 TC (18 ;24 ;0)      



Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán


Học phần cung cấp những kiến thức chủ yếu về đặc điểm kế toán thương mại, du lịch, khách sạn, kinh doanh xuất nhập khẩu, và một số dịch vụ khác.
9.38. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Kiểm toán nội bộ/Internal Audit             

                       2 TC (18;24;0)      

Điều kiện tiên quyết:  Kiểm toán căn bản
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kiểm toán trong nội bộ doanh nghiệp như: Khái niệm, bản chất, đối tượng của kiểm toán nội bộ, các phương pháp kiểm toán nội bộ, trình tự các bước kiểm toán nội bộ...

         b.  Hệ thống thông tin kế to¸n/System of Accounting Information       2TC (18;24;0)     

Điều kiện tiên quyết: Kiểm toán căn bản

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống thông tin kế toán, như : cơ sở dữ liệu; các chu trình kế toán; kiểm soát nội bộ trong hệ thống TTKT; phân tích và thiết kế hệ thống TTKT; thực hiện và vận hành hệ thống TTKT.

9.39. Quản trị tài chính DN/Financal management            3 TC (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Tài chính - Tiền tệ
 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: Quản trị  vốn của DN; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, kế hoạch hoá tài chính trong doanh nghiệp.
9.40.Thuế Nhà nước/Government duties     
                            2 TC (18 ;24 ;0)


Điều kiện tiên quyết: Tài chính-Tiền tệ
Học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về thuế và chính sách thuế của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Học phần tập trung vào việc nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm cơ bản từng loại thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần kê khai, nộp thuế đối với Nhà nước.
41. Quản trị doanh nghiệp/Enterprise management           2 TC (18 ;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản
Cung cấp những kiến thức cơ bản về  phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị  doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta; Những vấn đề chung về  quản trị doanh nghiệp như: cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; chỉ huy trong doanh nghiệp; quản trị nhân sự và kỷ thuật công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp.

9.42. Chọn 1 trong số 2 học phần

a. Thị trường chứng khoán/Stock market
                     2 TC (18 ;24 ;0)

Điều kiện tiên quyết: Tài chính - Tiền tệ.

 Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường. Thị trường chứng khoán sơ cấp, đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp và các phương thức phát hành chứng khoản trên thị trường chứng khoản sơ cấp; Thị trường chứng khoán thứ cấp. Tổ chức thị trường và hoạt động cơ bản trên thị trường thứ cấp (sở giao dịch chứng khoán, thị trường OTC...); phân tích chứng khoán để đầu tư, hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. Cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư chứng khoán.

b. Quản lý Nhà nước về kinh tế/ Goverments economic Management

                                                                                    2 TC (18 ;24 ;0)                                          
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế  vĩ mô 1.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng, nguyên tắc, phương pháp và các công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế. Trên cơ sở đó, người học có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác ở các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân một cách có hiệu quả.

9.43. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Kinh tế các ngành/Economics


             2TC (18 ;24 ;0)                                          
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1. 
Học phần giới thiệu tổng quan về các ngành trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm: đặc điểm và vai trò của các ngành, cơ cấu và sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong các ngành, mục tiêu và các phương hướng phát triển các ngành kinh tế của Đảng và Nhà nước. Học phần giới thiệu về đặc điểm và vai trò của các nguồn lực (vốn, lao động, đất đai, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ) trong việc phát triển kinh tế. Giới thiệu một số hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh. Cung cấp cho sinh viên một số phương pháp xét hiệu quả kinh tế trong việc lựa chọn phương án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Kinh tế môi trường/Environment economics

   2 T (18;24;0)  

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1. 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cư bản về kinh tế môi trường, như: môi trường, môi trường và phát triển bền vững, ô nhiễm môi trường đánh giá tác động của môI trường đối với đời sống kinh tế - xã hội.

9.44. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại/Commercial Banking Operations


  
                                                                                      2 TC (18;24;0)        
Điều kiện tiên quyết:  Tài chính - Tiền tệ.

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về  nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại; những vấn đề cơ bản về cho vay, các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ thanh toán qua hệ thống ngân hàng; các nghiệp vụ kinh doanh khác của Ngân hàng thương mại; quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 
b. Thống kê doanh nghiệp/Enterprise statistics 

   2TC(18;24;0)                                          
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê

Cung cấp những kiến thức về phương pháp thống kê nghiệp vụ  quá trình  sản xuất kinh doanh  và những kỹ năng vận dụng vào thực tiễn ở các loại hình doanh nghiệp gồm: Thông kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất và thống kê, phân tích hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

9.45. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Kinh tÕ l­îng/Quatitative economics


                2 TC (18;24;0)

Điều kiện tiên  quyết:  Kinh tế vĩ mô

Học phần cung cấp các  phương pháp phân tích kinh tế lượng vận dụng chúng vào quá trình xây dựng các lý thuyết kinh tế hiện đại, kiểm định sự phù hợp của các lý thuyết đó trong thực tiễn.

b. Kinh tế quốc tế/International economics

                2TC (18 ;24 ;0)        
Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vĩ mô 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản có tính quy luật về sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các nước; Sự trao đổi hàng hoá, vận động của các yếu tố sản xuất; Sự chuyển đổi tiền tệ và cán cân thanh toán giữa các quốc gia.
9.46. Chọn 1 trong số 2 học phần
a. Bảo hiểm/Insurance   




                      2T (18 ;24 ;0)                                                                 

Điều kiện tiên quyết: Tài chính - tiền tệ.

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về  nguồn gốc ra đời, vai trò của bảo hiểm trong đời sống kinh tế - xã hội;  Những dịch vụ bảo hiểm và cách thức quản lý các dịch vụ đó nư dịch vụ bảo hiểm tài sản, dịch vụ bảo hiểm con người. Nguyên tắc lựa chọn các phương án bảo hiểm để từ đó người tham gia  có thể lựa chọn dịch vụ bảo hiểm phù hợp. 

b. Tài chính c«ng/Public finance



      2 TC(18 ;24 ;0)
Điều kiện tiên quyết: Tài chính -tiền tệ

Học phần cung cấp những vấn đề chung về tài chính công, như: tổng quan về tài chính công, ngân sách Nhà nước và chu trình ngân sách Nhà nước; quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; quản lý tài chính ở các cơ quan HCSN và đơn vị sự nghiệp công lập có thu; tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước.

9.47. Thực tập tốt nghiệp/Final practice                                          5 TC (0;0;150)
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các học phần ở khối lượng kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp
 
Giúp sinh viên vận dụng kiến thức nghề nghiệp đã học vào thực tiễn công tác kế toán, như tổ chức công tác kế toán; thực hành các phần hành kế toán tại đơn vị kế toán cơ sở từ khâu lập chứng từ , ghi sổ và lập báo cáo kế toán.

9.48. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis                                                                       6 TC


Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp:      


Chọn 2 trong 3 học phần

a. Kế toán hành chính sự nghiệp/Administrative Accouting        
 3 TC (27; 36;0)
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán.
Học phần kế toán hành chính sự nghiệp  cung cấp các vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các phương pháp hạch toán kế toán về kế toán vốn bằng tiền; Kế toán tài sản cố định; Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Kế toán các khoản phải thu HCSN; Kế toán  các  khoản chi  hành chính sự  nghiệp, nguồn kinh phí; Lập các báo cáo tài chính ở đơn vị HCSN.

b. Kế toán ThuÕ/Tax Accounting
                            3 TC (27; 36;0)
Điều kiện tiên quyết:Nguên lý kế toán.

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Kế toán thuế trong các doanh nghiệp như kế toán thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp và một số sắc thuế khác.

c. Kế toán Doanh nghiệp xây l¾p/Accounting  of Construction and Assembly Company                                           3 TC (27; 36;0)
Điều kiện tiên quyết:  Kế toán tài chính 2

  
Học phần cung cấp những kiến thức chủ yếu về đặc điểm kế toán về tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

10. Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy 
	Tên học phần
	Bộ môn quản lý

	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	Ng.lý

	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	Ng.lý

	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	TTHCM-PL

	Đư​ờng lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam
	§.lèi CM

	Tiếng Anh 1
	NN. Kchuyªn

	Tiếng Anh 2
	NN. Kchuyªn

	Giáo dục thể chất
	GDTC

	Giáo dục quốc phòng
	GDQP

	Toán cao cấp 
	Giải tích

	Lý thuyết xác xuất và TK toán 
	Toán ứng.dụng

	Tin học 
	Tin học

	Pháp luật đại cương 
	TTHCM-PL

	Lý thuyết mô hình toán kinh tế
	KtÕ

	Lịch sử kinh tế quốc dân
	KtÕ

	Kỹ thuật soạn thảo văn bản 
	NN và PPDH

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	Văn học VN

	Tâm lý trong quản lý kinh doanh
	TLGD

	 Xã hội học đại cương
	NN và PPDH

	 Logic học đại cương
	Ng.lý

	Địa lý kinh tế Việt Nam
	Địa lý

	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Ng.lý

	Kinh tế chính trị  
	Ng.lý

	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế

	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế

	Tài chính-Tiền tệ 
	TCTK

	Nguyên lý thống kê
	TCTK

	Marketing căn bản
	QTKD

	Luật kinh tế
	Tư tưởng và PL

	Nguyên lý kế toán 
	KT-KT

	Kế toán tài chính 1
	KT-KT

	Kiểm toán căn bản 
	KT-KT

	Kế toán quản trị 
	KT-KT

	Kế toán tài chính 2
	KT-KT

	Kiểm toán báo cáo tài chính 
	KT-KT

	Phân tích hoạt động kinh tế
	KT-KT

	Kế toán máy 
	KT-KT

	Tổ chức công tác kế toán 
	KT-KT

	Kế toán tài chính 3
	KT-KT

	Chuẩn mực kế toán
	KT-KT

	Kế toán Công ty
	KT-KT

	Kế toán tài chính Nhà nước 1
	KT-KT

	Kế toán tài chính Nhà nước 2
	KT-KT

	Phân tích quyết toán
	BM.TC-TK

	Kế toán Ngân hàng 
	TCTK

	Kế toán thương mại - dịch vụ
	KT-KT

	Kiểm toán nội bộ
	KT-KT

	Hệ thống thông tin kế toán 
	KT-KT

	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	TCTK

	Thuế Nhà nước 
	TCTK

	Thị trường chứng khoán 
	TCTK

	Quản trị doanh nghiệp  
	TCTK

	Quản lý Nhà nước về kinh tế
	TCTK

	Kinh tế các ngành
	Kinh tế

	Kinh tế môi trường
	Kinh tế

	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	TCTK

	Thống kê doanh nghiệp
	TCTK

	Kinh tế lượng
	Kinh tế

	Kinh tế quốc tế
	Kinh tế

	Bảo hiểm  
	TCTK

	Tài chính công
	TCTK

	Thực tập tốt nghiệp
	KT-KT

	Khoá luận tốt nghiệp
	KT-KT

	Kế toán Thuế 
	KT-KT

	Kế toán HCSN
	KT-KT

	Kế toán doanh nghiệp xây lắp
	KT-KT


11. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập 

        11.1. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng Internet
Trung tâm Thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hồng Đức cần có sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các lĩnh vực có liên quan đủ để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên. 

Ngoài ra, để có thể truy cập tìm kiếm thêm thông tin, tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học thông qua hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet cần được trang bị và kết nối đến tận các khoa chuyên môn, phòng ban trong toàn trường.      

11.2. Cơ sở thực hành, thực tập 

Xây dựng các điểm liên kết đào tạo giữa trường Đại học Hồng Đức với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh nhằm tạo địa bàn thực hành, thực tập, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục sản xuất, đời sống. 

11.3. Danh mục các giáo trình và tài liệu tham khảo

	Học phần
	Tài liệu chính
	Tài liệu tham khảo

	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	Giáo trình  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin -Bộ GD-ĐT-NXB CTQG-2009
	Giáo trình  triết học MLN- Bộ GD-ĐT-NXB CTQG-2007

	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	Giáo trình  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin -Bộ GD-ĐT-NXB CTQG-2009
	Giáo trình  triết học MLN- Bộ GD-ĐT-NXB CTQG-2007

	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	Giáo trình Tư tưởng HCM-NXB ĐHKTQD-2009
	Giáo trình Tư tưởng HCM- HĐTW- NXB CTQG-2005

	Đư​ờng lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Giáo trình Tư tưởng HCM- Bộ GD-ĐT - NXB CTQG-2009
	

	Tiếng Anh 1
	Lifelines (pre-intermediate)
	Economic; Enterprise

	Tiếng Anh 2
	Lifelines (pre-intermediate)
	Economic; Enterprise

	Pháp luật đại cương 
	Giáo trình Nhà nước và pháp luật- NXBCAND-2008
	

	 Lý thuyết mô hình toán kinh tế
	1. GTf Lý thuyết mô hình toán kinh tế- NXB Đại học KTQD-2007

2. GT Mô hình toán kinh tế- NXB Thống kê -2006
	

	Lịch sử kinh tế quốc dân
	1. GS. TS Nguyễn Trí Dĩnh và PGS. TS Phạm Thị Quý: Giáo trình Lịch sử kinh tế,  ĐH KTQD HN, NXB Thống kê năm 2006
	PGS. NGND Lê Mậu Hãn, PGS.TS Trịnh Mưu: Giáo trình:: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB CT QG - HN 2004 

	Kỹ thuật soạn thảo văn bản 
	1. Vương Thị Kim Thanh-Kỹ thuật soạn thảo và trình bầy văn bản- NXB Thống kê- Năm 2005.

2. Lưu Kiếm Thanh Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản- NXB ĐHQG Hà nội- 2005
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	1. Trần Ngọc Thêm- Cơ sở văn hoá Việt nam- NXBGD-1997

2. Ngô Xuân Sao, Mai Hồng Hải- Bài giảng- 2008
	

	Tâm lý trong quản lý kinh doanh
	1. Đỗ Văn Phức-Tâm lý trong quản lý kinh doanh. KHKT, 2004

2.Giáo trình tâm lý học đại cương- Nguyễn Quang Uẩn- NXB ĐHSƯ phạm-2004

3. Giáo trình tâm lý học đại cương- Nguyễn Xuân Thức- NXB ĐHSƯ phạm-2006
	1.Giáo trình tâm lý học – Bùi Văn Huệ- NXB ĐH Quốc gia- 2000

2.Tâm lý học- NXB Giáo dục 1998.

3. Hoạt động- ý thức- nhân cách- Trần Trọng Thuỷ- NXB Giáo dục- 1987

http://ebook.edu.net.vn
http://tamlyhoc.net

	 Xã hội học đại cương
	1.Trần Thị Kim Xuyến- Nhập môn xã hội học- NXB Thống kê - 2002

2. Phạm Tất Dong- Xã hội học- NXBĐHQG Hà nội- 2001
	

	 Logic học đại cương
	 Vương Tất Đạt- Tô Duy Hợp-Logic học đại cương -CTQG-2003
	

	Địa lý kinh tế Việt Nam
	1. Bộ môn địa lý-  Địa lý kinh tế xã hội Việt nam ĐHHĐ - 2008

2. Lê Thông- GT Địa lý kinh tế xã hội Việt nam- NXBsư phạm- 2002
	

	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế- ĐHKTQD - NXB ĐHKTQD-2005
	

	Kinh tế chính trị  (chuyên đề)
	Giáo trình KTCT M¸c-Lenin- Bé GD- ĐT -NXB CTQG-2007
	Văn kiện Đại hội Đảng I IX,X

	Kinh tế vi mô 
	1. PGS-TS Nguyễn Văn Dần- Kinh tế học vi mô - NXB Đại học KTQD- Năm 2007

2. TS Phạm Văn Minh- Bài tập kinh tế vi mô- NXB Lao động - Năm 2005

3. N.GREGORY MANKIW- Nguyên lý kinh tế học- tập 1- NXB Thống kê- Năm 2003
	1. GS-TS Ngô Đình Giao- Kinh tế học vi mô- NXB thống kê - Hà nội 2001

2. TS Hoàng Thị Tuyết, TS Đỗ Phi Hoài - Kinh tế học vi mô: Lý thuyết và thực hành- NXB Tài chính- Hà Nội - 2004.

3. Bộ môn Kinh tế- Trường Đại học Hồng Đức- Câu hỏi và bài tập Kinh tế vi mô - 2004.

	Kinh tế vĩ mô 
	1.Kinh tế vĩ mô - Nhà xuất bản giáo dục - Năm 2005

2. Nguyễn Văn Ngọc- Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô - NXB Thống kê - 2001.


	1. Câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô; 

2. Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô (dùng cho phần kinh tế vĩ mô cơ sở); Kinh tế vĩ mô (N.Gerogy Mankiw).

	Nguyên lý thống kê
	Giáo trình Nguyên lý thống kê trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội.
	

	Marketing căn bản
	1. Philip Kotler: Marketing căn bản, NXB thống kê, Hà nội 2004

2. GS.TS Trần Minh Đạo: Marketing căn bản, Trường ĐH KTQD năm 2007


	1. TS Vũ Đình Thắng: Marketing nông nghiệp, NXB thống kê năm 2006

2. TS. Phan Đình Quyền: Brand Positioning, NXB Thống kê, năm 2005

3. Philip Kotler & Gary Armstrong – Principles of Marketing (Tập 1 + 2)

	Luật kinh tế
	TSNguyễn Viết Tý- GT luật thương mại-NXBCAND-2008
	

	Nguyên lý kế toán 
	1. PGS-TS- Nguyễn Hữu Ba -Nguyên lý kế toán  của Học Viện Tài Chính- NXB Tài chính-2006


	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính

2. Giáo trình Nguyên lý kế toán của trường Đại học kinh tế Quốc dân.

	Kế toán tài chính 1
	1. PGS.TS Ngô Thế Chi; TS. Trương Thị Thuỷ: Kế toán tài chính, NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2008
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

3. Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp - TS. Trương Thị Thuỷ; Th.s- Nguyễn Thị Hoà; Th.s. Bùi Thị Hương- NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2007

	Kiểm toán căn bản 
	 Giáo trình Kiểm toán- Nhà xuất bản tài chính - Hà Nội năm 2002
	1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam. Quyển 1; NXB Tài chính, Hà Nội 1999

2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam. Quyển 2; NXB Tài chính, Hà Nội 2001

	Kế toán quản trị 
	1. Sách, giáo trình chính: Giáo trình kế toán quản trị của trường Đại học kinh tế Quốc dân; Sách Giáo trình kế toán quản trị của Học Viện Tài Chính.
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và các chính sách xã hội

	Kế toán tài chính 2
	1. PGS.TS Ngô Thế Chi; TS. Trương Thị Thuỷ: Kế toán tài chính, NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2008
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

3. Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp - TS. Trương Thị Thuỷ; Th.s- Nguyễn Thị Hoà; Th.s. Bùi Thị Hương- NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2007

	Kế toán tài chính 3
	1. PGS.TS Ngô Thế Chi; TS. Trương Thị Thuỷ: Kế toán tài chính, NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2008
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

3. Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp - TS. Trương Thị Thuỷ; Th.s- Nguyễn Thị Hoà; Th.s. Bùi Thị Hương- NXB Tài chính - Hà Nội- năm 2007

	Kiểm toán báo cáo tài chính 
	Kiểm toán báo cáo tài chính- Nhà xuất bản tài chính - Hà Nội năm 2002
	Giáo trình Kiểm toán tài chính - Nhà xuất bản kinh tế quốc dân- 2002

	Phân tích hoạt động kinh tế
	TS. Nguyễn Thế Hải, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính năm 2002 
	1.Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Kế toán máy 
	Giáo trình kế toán máy, Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội 2005.


	1. Hệ thống thông tin kế toán, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thống kê 2004.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán

	Tổ chức công tác kế toán 
	PGS.LÊ Gia Lục - Tổ chức công tác kế toán- NXBTài chính- 1999
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán

	Chuẩn mực kế toán
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam- NXB Tài chính- Hà Nội 2006
	

	Kiểm toán nội bộ
	Kiểm toán nội bộ hiện đại- NXB Tài chính- 2000
	

	Kế toán thương mại - dịch vụ
	 TS. Nguyễn Văn Công- Hạch toán kế toán trong các DN thương mại- NXB tài chính- Năm 2007.
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; chế độ kế toán hiện hành

Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Hệ thống thông tin kế toán 
	Phan Đức Dũng- Hệ thống thông tin Kế toán- NXB Thống kê- 2006
	

	Kế toán Công ty
	PGS-TS. Nguyễn Thị Đông- Kế toán Công ty- NXB ĐHKTQD - Năm 2006.
	1. Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Quản trị tài chính DN
	1. PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm và TS. Bạch Đức Hiển, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp,Nhà xuất bản Tài chính năm 2007 
	1. PGS.TS. Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp,Nhà xuất bản Thống kê năm 2005 

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Thuế Nhà nước 
	TS. Nguyễn Thị Liên và TS. Nguyễn Văn Hiệu: Giáo trình Nghiệp vụ thuế, Nhà xuất bản Tài chính năm 2005
	1.Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Thị trường chứng khoán 
	1. TS. Bạch Đức Hiển: Giáo trình Thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản Tài chính năm 2008

2- PGS.TS. Nguyễn Văn Nam và PGS.TS. Vương Trọng Nghĩa, Giáo trình thị trường chứng khoán, ĐH KTQD HN,  Nhà xuất bản Tài chính năm 2005
	1.Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Quản trị doanh nghiệp  
	1-PGS-TS Lê Văn Tâm: Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường ĐH KTQD Nhà xuất bản Thống kê - Hà Nội 2000

2-Nguyễn Hải Sản-Quản trị doanh nghiệp-Nhà xuất bản Thống kê-Hà Nội 2000
	PGS,TS Hoàng Minh Đường, TS Nguyễn Thừa Lộc:  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại , Trường ĐH KTQD Hà Nội,  NXB giáo dục năm 2007

	Kinh tế các ngành
	1. Kinh tế các ngành - Học viện tài chính- năm 2006.

2. Kinh tế các ngành SX vật chất- ĐHKTQD - NXB Thống kê - 1996



	1.Kinh tế công nghiệp- ĐHKTQD- NXB Thống kê- năm 1999

2. Kinh tế nông nghiệp của trường ĐH KTQD, NXB Thống kê năm 2006

3. Kinh tế thương mại của trường ĐH KTQD – NXB Giáo dục năm 2007

	Nghiệp vụ NH  thương mại
	1. PGS.TS. Nguyễn thị Mùi: Giáo trình nghiệp vụ NHTM, Nhà xuất bản Tài chính năm 2005
	1.TS. Phan Thị Thu Hà và

TS Nguyễn Thu Thảo: Giáo trình nghiệp vụ NHTM, Nhà xuất bản Thống kê năm 2002.

2. Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Thống kê doanh nghiệp
	Giáo trình trường Đại học KTQD Hà nội - năm 2008
	

	Kinh tế lượng
	GT Kinh tế lượng -ĐHKTQD Hà nội- NXB Thống kê- 2001
	

	Kinh tế quốc tế
	1.Kinh tế quốc tế - Trường Đại học KTQD Hà Nội – NXB Lao động-Xã hội năm 2004


	1. Kinh tế quốc tế - trường ĐH KTQD –NXB Thống kê Hà Nội – năm 1999.

2.Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Thương mại Hà Nội, NXB Giáo dục 1999

3. Sách báo và các tạp chí chuyên ngành, đặc biệt là thời báo kinh tế.

	Bảo hiểm  
	Giáo trình Bảo hiểm, trường ĐH KTQD
	1.Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Tài chính công
	PGS.TS Dương Đăng Chính: Quản lý Tài chính công, Nhà xuất bản Tài chính năm 2005
	1.Mạng Internet, trang thông tin kinh tế và chính sách xã hội

	Kế toán Thuế 
	PGS.TS Ngô Thế Chi -Thuế và kế toán thuế - NXB Tài chính- Hà Nội 2007
	

	Kế toán HCSN
	1. Chủ biên ThS. Phạm Văn Liêm: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, học viện Tài Chính, Nhà xuất bản Tài Chính tháng 12/2004.


	1. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


12. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

Chương trình đào tạo ngành đại học kế toán doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục Đại học, ngành đào tạo Kế toán, trình độ đào tạo Cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                               Hiệu trưởng   


                                                                          TS. Nguyễn Văn Phát
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